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Lời nói đầu  

Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử (AES + AAS) là 

những kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành 

khoa học kỹ thuật, vật lý, hóa học, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, môi 

trường,... Đặc biệt ở các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ nguyên tử đã trở thành một trong 

các hệ phương pháp phân tích có hiệu quả trong việc xác định lượng vết các kim loại trong nhiều đối 

tượng khác nhau như đất, nước, không khí, thực phẩm, kim loại,... Hiện nay trong công tác nghiên cứu 

bảo vệ môi trường, phương pháp phân tích này là một công cụ tốt phục vụ đắc lực cho cho công việc 

phát hiện và xác định các kim loại nặng độc hại trong các đối tượng đất, nước, không khí và sinh học. 

Đến nay trên thế giới đã có hàng trăm phương pháp (quy trình) phân tích tiêu chuẩn dựa trên cơ sở của 

hai kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử. 

ở nước ta, kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử cũng đã phát triển và đang được 

ứng dụng trong khoảng hai chục năm gần đây. Một số phòng thí nghiệm đã được trang bị các hệ thống 

máy đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, hoặc do nhà nước đầu tư, hoặc do viện trợ của nước ngoài 

theo các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học khác nhau. Vì thế chúng ta đã có máy đo phổ phát xạ 

và hấp thụ nguyên tử của nhiều hãng, nhiều model khác nhau từ đơn giản đến hoàn chỉnh. Một số cán bộ 

khoa học kỹ thuật của các Viện, các trường Đại học đã được ra nước ngoài (Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, 

Nga) để học tập, nghiên cứu và đào tạo. Song đại đa số không có điều kiện đó, nhưng họ lại rất cần được 

cung cấp các kiến thức về kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, để phục vụ cho công việc 

hiện tại của mình. Mặt khác, hầu hết các tài liệu và sách về hai kỹ thuật phân tích này lại chỉ có bằng 

tiếng Anh, Pháp, hoặc Nga. Thêm vào đó, hiện tại chúng ta chưa có cuốn sách cơ sở lý thuyết nào viết 

bằng tiếng Việt về hai kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, giúp các cán bộ học tập và 

nâng cao tay nghề, phục vụ cho nhu cầu phân tích của các ngành khoa học và kinh tế hiện nay của đất 

nước đang từng ngày phát triển và đổi mới cùng với sự phát triển kinh tế thế giới. 

Do thực tế đó, trước tiên để đóng góp cho công tác đào tạo sinh viên trên hai lĩnh vực phân tích 

quang phổ cho các ngành khoa học cơ bản của các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia 

Hà Nội và các trường Đại học khác. Cũng như tạo điều kiện cho một số cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ 

thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm có tài liệu học tập tham khảo thuận lợi bằng tiếng Việt, tác 

giả mạnh dạn biên soạn cuốn sách này với tên “Phương pháp phân tích phổ nguyên tử”. Nó được xem 

như là giáo trình cơ sở lý thuyết của kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử. Nội dung cuốn 

sách gồm bốn phần, trong đó có ba phần chính tương ứng với ba kỹ thuật phân tích phổ nguyên tử, đó là: 

1. Phân tích phổ phát xạ nguyên tử (AES); 

2. Phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS); 

3. Phổ khối nguyên tử (ICP – MS); 

 Ngoài ra còn phần phụ lục. 
Đây là cuốn sách đầu tiên về kỹ thuật phân tích hiện đại này được viết bằng tiếng Việt, nên không 

thể tránh khỏi các hạn chế và thiếu sót nhất định, vì thế tác giả rất mong nhận được những đóng góp ý 

kiến của các bạn bè, đồng nghiệp và các bạn đọc gần xa có quan tâm, để tác giả có thêm điều kiện hoàn 

chỉnh cho lần xuất bản tiếp theo. 

Nhân dịp này, tác giả cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến GS. TS. J.F.M.Maesen, GS. TS. 

Kragton, GS. TS. J.Bak, TS. J.C. Kraak, kỹ sư H. Balker, kỹ sư hóa nghiệm J.W. Elgersma thuộc trường 

Đại học tổng hợp Amsterdam, GS. TS. Trịnh Xuân Giản (Viện Hóa học, Viện KHCN VN), TS. Nguyễn 

Hoàng (Khoa Hóa, ĐHQG HN), PGS. TS. Phạm Gia Huệ (ĐH Dược HN) và các bạn đồng nghiệp trong Bộ 

môn Hóa Phân tích, Khoa Hóa, ĐHQG HN đã có nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung của cuốn sách này.  

Xin cảm ơn.  

                                                                                                                Tác giả 
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Phần I 

Phổ phát xạ nguyên tử, AES   

Chương 1  

Đại cương về phổ phát xạ nguyên tử  

1.1. Sự phân loại phổ   

Phân tích quang phổ là tên gọi chung cho một hệ các phương pháp phân tích quang học dựa trên 

cơ sở ứng dụng những tính chất quang học của nguyên tử, ion, phân tử và nhóm phân tử của các chất. Ví 

dụ tính chất phát xạ hay hấp thụ tia bức xạ của nguyên tử, của ion, của phân tử và nhóm phân tử. Vì vậy 

tuỳ theo quan niệm và dựa theo những điều kiện kích thích phổ, phương tiện thu ghi và quan sát phổ, 

cũng như bản chất của quá trình sinh ra phổ mà người ta có một số cách phân chia phổ thành những 

phép đo khác nhau, như phép đo phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), phổ hấp 

thụ phân tử, phổ hồng ngoại. Tuy nhiên, có hai cách phân chia sau đây là tương đối hợp lý và đang được 

ứng dụng.  

1.1.1. Sự phân chia theo đặc trưng và bản chất của phổ (Cách 1) 

Theo cách này chúng ta có các phép đo phổ sau đây:  

1. Phổ nguyên tử, gồm có:  

a) Phổ phát xạ nguyên tử, AES hay OES; 

b) Phổ hấp thụ nguyên tử, AAS; 

c) Phổ huỳnh quang nguyên tử, FAS. 

Đây là các loại phổ được sinh ra do sự chuyển mức năng lượng của các điện tử (electron) hóa trị, 

của các nguyên tử, của các nguyên tố hóa học ở trạng thái khí (hơi), khi nó bị kích thích bằng một nguồn 

năng lượng thích hợp. Ví dụ:  

– Khi kích thích nguyên tử bằng năng lượng nhiệt của ngọn lửa đèn khí, của hồ quang điện, của 

tia lửa điện, hay nguồn cao tần ICP,… chúng ta sẽ có phổ phát xạ nguyên tử.  

– Còn khi kích thích các nguyên tử bằng năng lượng của chùm sáng đơn sắc chúng ta sẽ có phổ 

hấp thụ nguyên tử.  

2. Phổ phân tử, gồm có:  

a) Phổ hấp thụ phân tử vùng tử ngoại (UV) và khả kiến (VIS).  

b) Phổ hấp thụ hồng ngoại (IR), gọi tắt là phổ hồng ngoại.  

c) Phổ tán xạ Raman.  
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Các loại phổ này được sinh ra và quyết định bởi các điện tử hóa trị của nguyên tử trong các liên 

kết hóa học (đám mây liên kết) trong phân tử và nhóm phân tử của các chất. Đó là các liên kết xicma 

(), các liên kết pi (), các đôi điện tử còn tự do n trong các nguyên tố dị tố trong phân tử chất như nitơ, 

photpho,…  Khi các đám mây liên kết này khi bị kích thích, nó nhận năng lượng (tương tác không đàn 

hồi) và chuyển mức để tạo ra phổ, trong đó quan trọng nhất là các liên pi (), sau đó là các đôi điện tử tự 

do n của các dị tố.  

3. Phổ Rơnghen (phổ tia X), nhóm phổ này có:  

a) Phổ phát xạ tia X (Rơnghen). 

b) Phổ huỳnh quang tia X. 

c) Phổ nhiễu xạ tia X.  

Ba nhóm phổ nêu trên đều thuộc nhóm các phổ quang học, vì các phổ này là các chùm tia bức xạ 

(phôton) và sự phân giải phổ là dựa theo độ dài sóng  của các tia bức xạ. Vì thế các loại phổ này được 

gọi là phổ quang học.      

4. Phổ khối lượng, MS   

Loại phổ này được quyết định bởi số khối m/Z của các ion phân tử, của mảnh ion phân tử, của ion 

nguyên tử, của các nguyên tố hóa học và đồng vị của nó. Trong nhóm phổ này sự phân giải phổ lại dựa 

theo độ lớn của số khối m/Z. Do đó loại phổ này được gọi là phổ khối lượng. Trong loại phổ này có hai 

nhánh: + Phổ khối lượng của các nguyên tố và đồng vị của nó, có vùng phổ 1–272 Da. 

 + Phổ khối lượng của các chất hữu cơ, có vùng phổ rất rộng từ 2–200.000 Da. 

5. Phổ cộng hưởng từ. Loại phổ này có hai nhánh:  

a) Phổ cộng hưởng từ điện tử (ERMS),  

b) Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NRMS) 

Trong hai loại này, loại a) là do các điện tử quyết định, còn loại b) lại do các prôton của hạt nhân 

nguyên tử quyết định.  

Theo cách phân chia này, khi đọc tên một loại phổ là người ta đã có ngay khái niệm về bản chất 

của mỗi loại phổ đó. Vì thế cách phân chia này đang được dùng phổ biến và dễ hiểu.  

1.1.2. Sự phân chia theo độ dài sóng của phổ (Cách 2) 

Như chúng ta đã biết, hầu hết các loại phổ là các loại bức xạ điện từ, mà bức xạ điện từ có đủ mọi 

độ dài sóng , từ sóng dài hàng ngàn mét, mét (sóng radio), đến các sóng ngắn vài micromet, hay 

nanomet. Do đó phổ của các bức xạ điện từ đầy đủ phải bao gồm tất cả các vùng sóng đó. Nhưng trong 

thực tế, không có một loại dụng cụ hay máy quang học nào có khả năng thu nhận, phân giải (phân ly) 

hay phát hiện được toàn bộ vùng sóng điện từ rộng lớn như thế. Vì vậy người ta chia toàn bộ phổ sóng 

điện từ thành nhiều miền (vùng) khác nhau theo độ dài sóng . Cách phân chia này được trình bày như 

trong bảng 1.1.  

Trong bảng 1.1 vùng phổ từ 3 – 5 là vùng phổ quang học. Các loại phổ này xuất hiện do sự 

chuyển mức năng lượng của các điện tử hóa trị của nguyên tử và phân tử, khi chất bị kích thích bằng 

nguồn năng lượng thích hợp.  

Việc phân chia theo cách này cũng có những điều chưa rõ ràng, chưa nêu bật được bản chất của 

mỗi vùng phổ, như trong vùng tử ngoại (UV) và khả kiến (VIS) có cả phổ của nguyên tử và phân tử, mà 

bản chất của hai loại phổ này và sự kích thích để sinh ra nó lại rất khác nhau, khi phổ của nguyên tử phải 

ở trạng thái khí (hơi), còn phổ phân tử lại trong trạng thái lỏng (dung dịch).  


